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Từ thực tế trên cho thấy: để đảm bảo 

tăng trưởng GDP một cách bền vững cần 

phải tăng cường đầu tư phát triển và sử 

dụng có hiệu quả vốn đầu tư đó. Nếu như 

ICOR không đổi (giống như năm 2001), để 

thực hiện được mục tiêu tăng trưởng GDP 

của năm 2002 khoảng 7 đến 7,2% đòi hỏi 

tốc độ tăng trưởng đầu tư phát triển phải 

đạt 17% và chiếm khoảng 31,8 đến 32% 

GDP. Đồng thời phải mạnh dạn chuyển 

dịch cơ cấu đầu tư để có kết quả là thay 

đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước 

Vài ý kiến về xây dựng các cơ sở dữ liệu của ngành 

                                                                               Hoàng Minh Thiện 

Gần đây, Tổng cục thống kê đã có 

những bước đi quan trọng theo hướng đẩy 

mạnh ứng dụng các kỹ thuật tin học vào 

các hoạt động nghiệp vụ của ngành, một 

trong những hướng đi chủ yếu đó là xây 

dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) cho ngành, 

các lĩnh vực. Các kế hoạch đã được vạch 

ra và các khoản chi phí đã được chuẩn bị 

sẵn sàng cho việc xây dựng một nền tảng 

quan trọng của ngành trong thời đại tin 

học đó là xây dựng nguồn dữ liệu thống tin 

thống kê qua các CSDL và từng bước đưa 

các CSDL này phục vụ cho các yêu cầu 

về thông tin thống kê đang ngày một tăng 

lên. Tuy nhiên, việc nắm chắc đòi hỏi về 

các tính năng của CSDL, cũng như những 

kỹ thuật tin học cần thiết, hay sự phối hợp 

chung toàn ngành trong một tiến trình vẫn 

chưa rõ ràng và thách thức đối với các vụ 

nghiệp vụ chuyên ngành. Chúng tôi không 

hy vọng làm sáng tỏ mọi kỹ thuật này hay 

đưa ra giải pháp chung cho tất cả các vụ 

nghiệp vụ, song chúng tôi hy vọng sẽ 

cùng bàn với các cán bộ nghiệp vụ về 

những nghi vấn đó và qua đó tìm ra các 

giải pháp thích ứng cho mỗi đơn vị đã và 

đang bắt tay vào công việc không mới 

nhưng cũng còn xa lạ này. 

Trước tiên, chúng ta hay cùng xem 

xét việc xây dựng CSDL là nhằm tạo ra 

sản phẩm gì? Theo kinh nghiệm đúc kết 

của các nơi đã phát triển thành công các 

CSDL và theo lý thuyết, thì CSDL là một 

tập hợp các dữ liệu căn bản về lĩnh vực 

hay đối tượng nào đó; nằm dưới sự quản lý 

của một hệ quản trị, có khả năng truy 

nhập vào dữ liệu cơ sở để tìm kiếm, lấy ra 

dữ liệu, thực hiện các tính toán, trình bày 

thống kê; có thể bổ sung, loại bỏ hay sửa 

đổi theo một thời hạn định kỳ và được bảo 

vệ an toàn; nhằm giúp cho người sử dụng 

có thể khai thác dữ liệu một cách có hệ 

thống, thuận tiện và lâu dài. Như vậy, 

chúng ta có thể thấy ngay các vấn đề cần 

xác lập trước khi bắt tay vào xây dựng các 

CSDL, hơn nữa là hệ thống các CSDL của 

ngành, đó là: 

- Các dữ liệu cơ sở về lĩnh vực, ngành 

hay đối tượng dự định xây dựng CSDL là 

gì? - nó có thể là các số liệu thống kê, các 

danh mục, văn bản (ở ngành thống kê chủ 

yếu là các loại dữ liệu này), hay hình ảnh, 

đôi khi cả âm thanh,... mà các tính toán, 

trình bày thống kê,... về lĩnh vực hay đối 

tượng đó đều xuất phát từ các dữ liệu này; 

các dữ liệu này là cần phải có đối với đối 

tượng xây dựng CSDL và không thể tính 

toán hay biến đổi từ các dữ liệu khác. 

Quan trọng hơn nữa là giữa chúng có mối 

quan hệ với nhau. Đây chính là nội dung 

thông tin cốt lõi của hệ thống các CSDL. 

Hiện nay các dữ liệu cơ sở của ngành còn 

nhiều khiếm khuyết như không có dữ liệu 

ở khoảng thời gian nào đó, hay do chuyển 
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đổi mà không thống nhất, so sánh được, 

các danh mục không ổn định, văn bản 

pháp quy thiếu hệ thống, và gần như không 

có các lưu trữ hình ảnh, âm thanh,... đó là 

những bất cập thực tế; lại nữa, do công việc 

lưu trữ không được tiến hành có hệ thống 

dẫn đến thất lạc và đặc biệt lưu trữ trên 

thiết bị tin học càng không theo chuẩn mực, 

lại do lạc hậu về kỹ thuật làm cho việc sử 

dụng dữ liệu lịch sử đưa vào hệ thống mới 

rất khó khăn. Vì thế, việc xem xét lại dữ liệu 

cơ sở, nên bắt đầu từ thời gian nào, dữ liệu 

gì có thể sử dụng được trong hệ thống mới, 

dữ liệu gì còn thiếu,... đều là những việc 

cần thiết phải làm trước khi có thể bắt tay 

vào xây dựng CSDL. 

- Hệ quản trị dữ liệu, là sản phẩm 

mềm quản lý dữ liệu được lựa chọn hay 

các bộ chương trình được viết ra làm 

nhiệm vụ quản trị dữ liệu - nhằm giúp 

người quản lý và sử dụng dễ dàng thực 

hiện các hoạt động trên CSDL như: tìm 

kiếm, sao chép, phân tổ, lập biểu, hay bổ 

sung, loại bỏ, sửa đổi dữ liệu,... Trước tình 

hình có đa dạng các sản phẩm mềm ứng 

dụng như hiện nay việc chọn lựa này là rất 

quan trọng, vì liền theo đó là các vấn đề 

như: có phù hợp với tính chất dữ liệu của 

ngành không, với trình độ đội ngũ cán bộ 

nghiệp vụ hiện nay không, các dịch vụ của 

nhà cung cấp có đảm bảo ổn định và tiên 

tiến không, bản quyền và chi phí duy trì hệ 

quản trị, hay tính chất bảo mật của một 

phần dữ liệu có được khẳng định không,... 

Trường hợp viết một bộ chương trình quản 

trị riêng bằng cách thuê nhà thầu hay tự 

viết lấy cũng lại nẩy sinh những vẫn đề 

khác không kém phần phức tạp, đặc biệt 

do tính đa dạng dữ liệu, các vấn đề luôn 

luôn nẩy sinh trong ngành, cũng như các 

tính toán, trình bày dựa trên dữ liệu đó, 

nên không thể một sớm một chiều có ngay 

được một hệ quản trị như ý; hoặc khi sử 

dụng các nhà thiết kế nước ngoài thì khó 

mà đáp ứng được đòi hỏi chi phí cao. Trên 

nền tảng hệ thống thông tin hiện có, dù 

quyết định phát triển các CSDL thế nào, 

nhất thiết chúng ta cũng phải sử dụng tư 

vấn kỹ thuật cao cấp của ngoài ngành vì 

thực lực cán bộ kỹ thuật tin học của ngành 

hiện rất mỏng, có ít kinh nghiệm về kỹ 

thuật này, thậm chí có cả cán bộ nghiệp 

dư do không được đào tạo căn bản về kỹ 

thuật tin học nên thường nhìn nhận lệch 

lạc vấn đề. 

- Vấn đề an toàn CSDL ở đây là hệ 

thống các quy định về khai thác, cung cấp 

hay duy trì CSDL, cũng như các giải pháp 

kỹ thuật bảo vệ an toàn hệ thống trong 

khai thác,... nhằm làm cho CSDL có thể 

tồn tại dài lâu trong đáp ứng yêu cầu của 

người sử dụng. Như chúng ta đều biết là 

chúng ta chưa có các quy định mang tính 

pháp lý này và sớm muộn chúng ta cũng 

cần phải xây dựng để quá trình đưa các 

CSDL vào hoạt động có cơ sở pháp lý và 

xác lập trách nhiệm của những người quản 

lý, khai thác. Sự an toàn của hệ thống các 

CSDL cũng phụ thuộc vào các kế hoạch 

quản lý hoạt động, chế độ lưu trữ dữ 

liệu,... mà chúng ta cần xác lập và phân 

công trách nhiệm. 

- Thời hạn cập nhật (up-date) của 

CSDL là nói đến khả năng thay đổi dữ liệu 

cơ sở (bổ sung, loại bỏ, sửa đổi) trong 

CSDL theo thời gian, mà thông thường là: 

ngày, tháng, quý, năm hay vài năm tuỳ 

theo tính chất của loại dữ liệu mà CSDL 

cung cấp. Thời hạn cập nhật dữ liệu càng 

ngắn thì chi phí duy trì CSDL sẽ càng cao. 

Hiện nay, nhiều số liệu thống kê chuyển 

sang thu thập bằng phương pháp điều tra, 

các số liệu thu thập thông qua báo cáo 

cũng chưa ổn định, ngay đến một danh 

mục ban hành chính thức cũng không bao 

giờ có thời hạn mà nó sẽ được cập nhật 
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tiếp theo; cho nên xác lập đúng và thực 

tiễn thời hạn cập nhật cũng là rất khó khăn 

và đôi khi cần sự ủng hộ của cả các đơn vị 

ngoài ngành như tài chính (cung cấp kinh 

phí đều kỳ cho các cuộc điều tra) hay các 

bộ ngành khác trong thực hiện báo cáo 

thống kê,... 

Như vậy, bắt tay vào xây dựng các 

CSDL trước tiên chúng ta cần phân tích và 

xác lập rõ ràng những tính năng trên của 

mỗi CSDL cần có; bước này thường gọi là 

phân tích hệ thống; ở đây chưa nói tới cấu 

trúc của hệ thống các CSDL cũng như  

những đảm bảo khác về nhân lực, tiềm lực 

máy móc kỹ thuật hay kinh phí,... Đối với 

hầu hết các lĩnh vực, đối tượng hiện nay 

trong thống kê thì bước này hầu như chưa 

được làm cẩn thận; lại thêm vào đó sự 

chồng chéo, trùng lặp không cần thiết giữa 

các vụ hay thiếu hụt dữ liệu chung của cả 

hệ thống cũng chưa được tính đến. Vì thế 

nếu bắt tay ngay vào các việc biên tập dữ 

liệu thì người phát triển ứng dụng sẽ 

nhanh chóng rơi vào tình trạng không 

kiểm soát được công việc, vì mỗi nơi sẽ 

triển khai theo nhu cầu riêng của mình mà 

không tính đến toàn thể; sự lúng túng này 

đã nhiều lần xảy ra trong quá khứ. 

Để giải quyết tình trạng này chúng ta 

nên thực hiện theo hai hướng sau: 

- Giải quyết các vấn đề chung của hệ 

thống các CSDL, cấu trúc chung như thế 

nào, phối hợp các vụ chuyên ngành, phân 

tích và thiết kế hệ thống để giải quyết các 

vấn đề quan hệ tới nhiều lĩnh vực, trong đó 

có dữ liệu cơ sở, sự phân cấp và hệ quản 

trị như là môi trường chung cho trao đổi và 

làm việc của hệ thống, phối hợp thời gian 

cập nhật các CSDL thống nhất, và cuối 

cùng là đặt ra các quy định cho an toàn 

chung của hệ thống các CSDL. Như thế 

tức là cần một ban chỉ đạo chung có thể 

tác động được đến từng lĩnh vực cụ thể dự 

kiến xây dựng CSDL. 

- Các lĩnh vực nghiệp vụ riêng rẽ cần 

thực hiện xác định chi tiết dữ liệu cơ sở 

của mình thống nhất với toàn bộ hệ thống, 

xác định thời gian cập nhật định kỳ cho 

mỗi CSDL cụ thể để hoà nhập vào hệ 

thống chung hay trách nhiệm trước các 

cấp dữ liệu khác. 

Hoạt động của hai hướng này ban 

đầu sẽ rà soát lại toàn bộ hệ thống và các 

trường hợp trùng lặp và đi tới sự thống 

nhất cần thiết về dữ liệu cũng như sự phân 

cấp cần thiết. Tuy nhiên dữ liệu cơ sở sẽ 

thiếu hụt ở những thời gian nào đó, hệ 

quản trị chung sẽ không phù hợp với bộ 

phận cán bộ nào đó (vì chưa được đào 

tạo) thì đó cũng là điều bình thường. Tất 

nhiên sẽ có kế hoạch biên tập dữ liệu 

thống nhất (bắt đầu từ thời gian nào đó rồi 

mở rộng về quá khứ và tương lai của thời 

điểm đó) và sẽ có các lớp đào tạo để các 

cán bộ nghiệp vụ nắm được, quản lý và 

khai thác tốt CSDL mới được xây dựng,... 

Theo dòng phân tích như thế mà tiếp 

tục chúng ta sẽ thấy hoạt động xây dựng 

CSDL này chắc chắn sẽ tác động đến hầu 

hết các bộ phận trong ngành thống kê; một 

hoạt động có tác động rộng lớn như thế 

cần được kiểm soát và có kế hoạch cụ thể, 

thậm chí là nên xây dựng thành đề án khả 

thi chi tiết, với các kế hoạch công việc, kế 

hoạch tổ chức nhân sự, kế hoạch tài chính, 

kế hoạch thời gian,... ngược lại vội vã lao 

vào các công việc cụ thể ngay chúng ta sẽ 

tự làm khó cho phát triển ứng dụng và gây 

ra mất lòng tin vào tính ưu việt của các kỹ 

thuật mới. 

Theo thời gian phát triển kỹ thuật tin 

học, tới hiện nay mới bắt đầu xây dựng các 

CSDL ở một cơ quan thông tin kinh tế xã 

hội thì đã là muộn, song điều đó không 
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đồng nghĩa với việc làm ngay mà bỏ qua 

các bước kỹ thuật cần thiết tối thiểu; chính 

vì thế bài viết này chỉ hy vọng đưa ra một 

thông điệp rằng hãy cẩn trọng khi bắt đầu 

một công việc mà chúng ta chưa hiểu thấu 

đáo bản chất công việc đó cũng như những 

tác động có thể có mà nó sẽ gây ra. ở đây, 

việc xây dựng hệ thống các CSDL đối với 

ngành thống kê cũng như vậy. Song nếu 

chúng ta phân tích kỹ lưỡng công việc, tận 

dụng tốt các thành quả khoa học về phát 

triển CSDL của trong nước và thế giới, thì 

chúng tôi tin chắc hướng phát triển này sẽ 

mang lại nhiều kết quả lạc quan và lâu dài 

cho hoạt động đổi mới ngành hiện nay 

Vài nét về Hệ thống đăng ký doanh nghiệp của cơ quan thống kê Australia và sự tiếp 

cận của thống kê Việt Nam 

                                                                       Ths. Nguyễn Văn Đoàn 

                                                                                 VỤ TM-GC 

Business Register System(1) đã được 

cơ quan thống kê Australia hình thành từ 

cuối những năm 1980 của thế kỷ 20. Từ 

đó đến nay nó vẫn đang được củng cố và 

ngày càng hoàn thiện. Vậy, hệ thống đăng 

ký kinh doanh là gì? cơ quan thống kê 

Australia hình thành hệ thống này nhằm 

mục đích gì? Thống kê Việt nam tiếp cận 

vấn đề này như thế nào? Bài viết này sẽ 

giải đáp được những câu hỏi vừa đưa ra. 

- Hệ thống đăng ký kinh doanh là tổ 

chức đăng ký tất cả các hoạt động kinh tế 

đang diễn ra trên lãnh thổ Australia. Thực 

chất, hệ thống đăng ký kinh doanh của cơ 

quan thống kê Australia là một cơ sở dữ 

liệu (Database) chi tiết về các doanh 

nghiệp(2) được vận hành trên hệ thống 

máy tính. Nguồn dữ liệu vào cơ sở dữ liệu 

(CSDL) doanh nghiệp được lấy chủ yếu từ 

những số liệu sẵn có ở cơ quan Thuế của 

Australia. Mục đích xây dựng CSDL doanh 

nghiệp này nhằm cung cấp dàn mẫu tốt 

nhất cho các cuộc điều tra thống kê; ngoài 

ra, CSDL doanh nghiệp còn cung cấp 

những thông tin về sự thay đổi của doanh 

nghiệp, như số doanh nghiệp hiện đang 

hoạt động, số doanh nghiệp mới thành lập 

(mới sinh), số doanh nghiệp tạm thời đóng 

cửa, phá sản (mới chết), chuyển đổi sở 

hữu, dạng pháp nhân, chuyển địa bàn 

hoạt động, thay đổi ngành nghề kinh 

doanh, thay đổi cấu trúc doanh nghiệp,... 

Vậy, hệ thống đăng ký kinh doanh của cơ 

quan thống kê Australia hoạt động như thế 

nào? để trả lời câu hỏi này, trước hết, 

chúng ta xem xét cơ cấu tổ chức của cơ 

quan thống kê Australia nói chung và của 

hệ thống đăng ký kinh doanh nói riêng. 

Như chúng ta đã biết nước Australia 

được chia thành 6 vùng, 2 bang; dưới (cấp 

vùng/bang là cấp thành phố. Như vậy, về 

tổ chức chính quyền, nước Australia có 3 

cấp chính quyền là cấp liên bang, cấp vùng 

và cấp thành phố. Nhưng đối với ngành 

thống kê, chỉ tổ chức theo 2 cấp: cấp liên 

bang và cấp vùng (không có thống kê cấp 

thành phố). Cơ quan thống kê cấp vùng 

thực hiện chức năng thống kê theo vùng, 

đồng thời thực hiện một số nghiệp vụ như 

chức năng thống kê quốc gia. 

Cơ cấu tổ chức cơ quan thống kê 

Australia ở cấp liên bang được tổ chức thành 

2 khối thống kê nghiệp vụ: Khối TK kinh tế; 

Khối TK dân số và một số đơn vị khác. 
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vụ nghiệp vụ, trong đó có Trung tâm dữ liệu 

thống kê kinh tế. Trung tâm dữ liệu thống kê 


